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Giới thiệu

Chưa bao giờ tác động của tự do hóa ngoại
thương lên đời sống người dân lại là mục
tiêu cho những cuộc tranh cãi học thuật
và các phong trào hành động mạnh mẽ
như hiện nay. Bắt đầu từ những cuộc biểu
tình chống lại tự do thương mại theo tinh
thần thị trường cạnh tranh tại hội nghị
thượng đỉnh của Tổ Chức Thương Mại
Quốc Tế (WTO) ở Seattle (Mỹ) vào năm
1999, cứ mỗi hai năm khi WTO tổ chức
hội nghị ở đâu là người dân khắp mọi nơi
quy tụ đến đó để lên tiếng phản đối. Các
diễn đàn xã hội (tại Porto Alegre năm
2005, tại Bamako năm 2006, …) cũng lan
rộng và thu hút được những nhà nghiên
cứu từ nhiều trường đại học nổi tiếng trên
thế giới. Thông tin báo chí ở nhiều nước
đưa ra bức tranh ảm đạm: công nhân
trong các công ty sản xuất hàng xuất khẩu
đình công (Bangladesh, Indonesia), nông
dân tự vẫn vì giá nông sản bán ra không
đủ trả nợ (Ấn Độ, …). Cùng lúc, các chỉ số

bất bình đẳng tại nhiều nước đang phát
triển cũng tăng vọt, càng làm cho bao
nhiêu kỳ vọng tốt đẹp về toàn cầu hóa nói
chung, và tự do hóa ngoại thương nói
riêng bị đặt lại vấn đề. Để trả lời cuộc
chống đối đầu tiên tại Seattle năm 1999,
vào năm 2000 WTO phổ biến trên trang
web của mình một nghiên cứu đặc biệt do
L Alan Winters, giáo sư trường đại học
Sussex thực hiện với kết luận rằng tự do
hóa thương mại giúp giảm nghèo1, “free
trade helps reduce poverty”. Có những ý
kiến trái ngược nhau, giữa một bên là
những hội đoàn, nông dân, các nhóm
nghiên cứu “không chính thống”, và một
bên là những nghiên cứu hàn lâm công bố
bởi WTO. Chúng tôi nghĩ cần thiết đúc
kết lại những gì chúng ta đã hiểu và chưa
hiểu về câu hỏi tự do thương mại tác động
lên mức sống người dân ra sao.

Lẽ ra, khi nói đến mức sống, người ta chỉ
hàm ý nói đến nghèo, thể hiện qua mức
thu nhập. Tuy nhiên, vì nghèo và bất bình
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If globalization is a bowl of cherries why are so many glum faces around the table?
Dani Rodrik.

1 http://www.wto.org/english/news_e/pres00_e/pr181_e.htm
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đẳng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau
trong một đất nước vốn đã sẵn nghèo2, mà
kết quả từ các cách tiếp cận riêng lẻ về
tác động của ngoại thương trên nghèo và
trên bất bình đẳng lại dẫn đến nhiều lý
giải trái ngược, nên tách rời nghèo và bất
bình đẳng sẽ mang đến cho chúng ta cái
nhìn phiến diện và đôi khi sai lệch. Vì
thế, chúng tôi chủ ý xem xét cùng lúc hai
vấn đề này (nghèo và bất bình đẳng)
nhằm đi tìm một bức tranh mạch lạc về
tác động xã hội của tự do hóa ngoại
thương. Bài viết bắt đầu bằng tìm hiểu tác
động của ngoại thương lên bất bình đẳng,
tiếp đó đến tác động của ngoại thương lên
nghèo. Sau cùng, từ việc đưa ra giới hạn
của các nghiên cứu trên, chúng tôi tìm
cách gợi mở điều kiện mới: kết hợp nghèo
và bất bình đẳng trong cùng một khung
phân tích, cho những ai quan tâm nghiên
cứu tiếp lĩnh vực này.

1. Ngoại thương và bất bình đẳng:
xung quanh biến đổi cầu lao động

Có thể nói ngày nay các phân tích tác

động của ngoại thương lên phân phối thu
nhập bắt nguồn từ mô hình Heckscher –
Ohlin – Samuelson (H.O.S). Đây là một
mô hình tân cổ điển “cũ kỹ” nhưng có ảnh
hưởng sâu sắc đến cách tiếp cận hiện đại.
Ảnh hưởng này vừa trực tiếp, tức đi thẳng
từ mô hình H.O.S lên, và vừa gián tiếp,
tức không sử dụng mô hình H.O.S nhưng
vẫn sử dụng lô-gic cơ bản của nó (biến đổi
giá, biến đổi cầu lao động) để phân tích
những yếu tố mới. 

1.1. Mô hình H.O.S được “thiết kế lại”

Mô hình H.O.S, hoặc còn được gọi là mô
hình “sự khác biệt nguồn gốc các yếu tố
sản xuất”, có lẽ là mô hình quen thuộc
nhất của sinh viên khối ngành kinh tế3.
Mô hình gốc đưa ra viễn cảnh phân phối
thu nhập bình đẳng giữa các nước thông
qua tự do thương mại, nhưng không cho
biết phân phối thu nhập sẽ xảy ra như thế
nào trong cùng một nước. 

Phải chờ đến giữa thập niên 90 mô hình
H.O.S mới được “thiết kế” lại chính thức

2 Nghèo và bất bình đẳng là hai vấn đề khác nhau. Nghèo được đo trên mức thu nhập cần thiết để sinh sống,
còn bất bình đẳng diễn tả mối quan hệ so sánh thu nhập giữa hai hay nhiều tầng lớp khác nhau. Người nghèo
tương đối trong một xã hội giàu chưa chắc là nghèo theo định nghĩa nghèo (đây có thể là một xã hội giàu và bất
bình đẳng). Khái niệm nghèo còn phát triển xa và đa dạng hơn nữa trong những nghiên cứu sau này (xem web-
site của World Bank).
3 Cốt lõi của mô hình H.O.S có thể gói gọn trong hai vấn đề: 1. giải thích vì sao các nước (nên) thông thương với
nhau, và 2. ảnh hưởng của sự thông thương, hay tự do hóa ngoại thương ấy trên nhịp độ phát triển của mỗi nước.
Trả lời cho câu hỏi thứ nhất: giao thương bắt nguồn từ chênh lệch trong sự dồi dào về yếu tố sản xuất giữa
hai nước. Ví dụ, Việt Nam tương đối dồi dào lao động không kỹ năng thì sẽ xuất khẩu các mặt hàng sử dụng
nhiều lao động không kỹ năng (như quần áo, giày dép) sang một nước phát triển hơn. Và nước phát triển hơn
ấy, bình thường ra được xem là dồi dào về lao động có kỹ năng so với Việt Nam, sẽ xuất khẩu sang Việt Nam
những mặt hàng sử dụng nhiều lao động có kỹ năng (như máy tính, điện thoại cầm tay, …). Sự chênh lệch về mức
độ dồi dào yếu tố sản xuất giữa hai nước tạo nên lợi thế so sánh giữa hai nước, và đó chính là nền tảng của ngoại
thương. Vậy câu hỏi thứ hai được trả lời từ cách giải thích ngoại thương ấy: với tự do hóa ngoại thương, giá sản
phẩm trong nước sẽ hội tụ về giá thế giới. Nếu chúng ta lấy thí dụ i là mặt hàng nước nghèo có lợi thế so sánh,
nước nghèo sẽ phát triển bắt kịp nước giàu nhờ giá các mặt hàng giao thương giữa hai nước được hội tụ (price
convergence): Pi

P (giá sản phẩm i của nước nghèo) → Pi
w (giá sản phẩm i thế giới) ← Pi

R (giá sản phẩm i của nước
giàu). Vậy mỗi nước sẽ có lợi hơn nếu chuyên ngành hóa, tức đi chuyên vào sản xuất ngành hàng mình có lợi
thế so sánh, và giảm hoặc bỏ hẳn đi mặt hàng mình không có lợi thế so sánh. Sự chuyên ngành hóa đồng nghĩa
với việc ngoại thương giúp phân bổ lại nguồn lực trong nước một cách hiệu quả hơn, giúp các nước
phát triển tốt hơn.
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để phù hợp cho việc phân tích tác động
của ngoại thương lên bất bình đẳng thu
nhập trong một quốc gia. “Thiết kế” này
do Wood (1994, 1995) phổ biến trong bài
viết được giới học giả cho là sáng tạo
mang tên “Globalisation and the Rise in
Labor Market Inequalities”. Trong bài
nghiên cứu của mình, Wood sử dụng mô
hình H.O.S với một thay đổi quan trọng
trong giả thuyết: nếu mô hình H.O.S “cũ”
xem vốn là một yếu tố sản xuất khác biệt
giữa hai nước, vốn không di chuyển từ
nước này sang nước khác, thì Wood cho
rằng vốn ngày nay có thể được linh động
chuyển từ quốc gia này sang quốc gia
khác, nên vốn không còn là vấn đề quan
trọng khiến hai nước có cấu trúc sản xuất
khác nhau nữa. Để áp dụng mô hình
H.O.S cho phân tích bất bình đẳng trong
cùng một nước, yếu tố sản xuất khác biệt
phải là một yếu tố khó di chuyển linh
động, và Wood cho rằng yếu tố khó linh
động ấy là chính là nhân công. Trong mô
hình H.O.S thiết kế lại, Wood đi từ giả
thuyết: nước giàu có tỷ lệ lao động có tay
nghề so với lao động phổ thông cao hơn
nước nghèo. Ngoại thương giữa nước giàu
và nước nghèo xảy ra với hình thức: nước
giàu nhập khẩu hàng sử dụng nhiều lao
động phổ thông và giảm sản xuất các mặt
hàng này, nên cầu lao động phổ thông
giảm. Kết quả là lương của lao động phổ
thông tại nước giàu giảm. Trong khi đó,
nước giàu xuất khẩu sang nước nghèo
những mặt hàng sử dụng công nghệ cao
làm tăng cầu lao động có tay nghề, kéo
theo lương lao động có tay nghề tăng. Kết
quả là ngoại thương giữa nước giàu với
nước nghèo làm tăng bất bình đẳng thu
nhập tại nước giàu, và sẽ làm giảm bất
bình đẳng thu nhập tại các nước nghèo.

Nghiên cứu này của Wood có mục đích ban
đầu là giải thích hiện tượng bất bình đẳng

thu nhập đang tăng nhanh tại các nước
phát triển. Dẫu được cho là “đột phá”, nó
cũng gây ra tranh cãi quyết liệt. Trước
hết, để tiền lương (tức giá yếu tố sản xuất)
thay đổi, thì giá các mặt hàng trao đổi
phải thay đổi (định lý Stolper – Samuel-
son). Trong khi đó định lý này hoặc đã
không được minh chứng bởi các nghiên
cứu kiểm định (Lawrence and Slaughter,
1993), hoặc giá các sản phẩm thay đổi quá
yếu để có thể giải thích thay đổi lương
nhân công (Sachs and Shatz, 1994). Đó là
chưa kể nghiên cứu biến đổi giá còn có
nhược điểm vì cơ sở dữ liệu sử dụng trong
các nghiên cứu kiểm định không phân
biệt đâu là giá các mặt hàng nhập khẩu,
đâu là giá các mặt hàng sản xuất trong
nước, một khi hàng nhập đã vào biên giới
thì giá là giá chung cho nội địa (Freeman,
1995).

Thêm vào đó, mức độ trao đổi hàng hóa
giữa các nước phát triển và kém phát
triển còn làm cho nhiều tác giả nghi ngờ
khả năng giải thích bất bình đẳng của mô
hình Wood: chỉ khoảng 20% hàng hóa
giao dịch là thực hiện giữa các nước phát
triển và kém phát triển, còn lại 80%
ngoại thương của các nước phát triển được
thực hiện giữa các nước ấy với nhau (ngoại
thương nội ngành). Mức độ giao dịch giữa
hai khối nước giàu nghèo như thế là quá
yếu, không đủ để giải thích sự gia tăng
bất bình đẳng nhanh chóng tại các nước
phát triển. Cụ thể, lao động phổ thông tại
các nước này làm việc trong các ngành bị
cạnh tranh trực tiếp từ sản phẩm rẻ tiền
chỉ chiếm khoảng 15%, đa số họ làm việc
trong các ngành không có giao dịch
thương mại như dịch vụ, bán lẻ, … (Free-
man, 1995; Rodrik, 1999).
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1.2. Tiến bộ kỹ thuật: yếu tố mới trong
biến đổi cầu

Mô hình H.O.S được thiết kế lại của Wood
dự báo bất bình đẳng giảm tại các nước
đang và kém phát triển theo đuổi tự do
hóa thương mại. Nhưng điều này đã
không xảy ra. Vậy để giải thích điều
ngược lại là ngoại thương làm tăng bất
bình đẳng, nhiều tác giả đưa yếu tố tiến
bộ kỹ thuật vào mô hình. Lý luận chung
trong các mô hình là tự do thương mại
giúp các nước nghèo học hỏi kỹ thuật mới
từ các sản phẩm nhập khẩu, làm tăng sản
xuất các mặt hàng sử dụng lao động có kỹ
năng, cầu lao động có kỹ năng tăng, kéo
theo lương lao động có kỹ năng tăng
nhanh hơn lương lao động phổ thông, gây
ra bất bình đẳng thu nhập trong xã hội.

Cách thức đưa tiến bộ kỹ thuật khác nhau
tùy theo mô hình. Acemoglu (2003) đo
lường tiến bộ kỹ thuật bằng tăng nhập
khẩu trang thiết bị hoặc sản phẩm thâm
dụng vốn. Pissarides (1997) thì nhìn tiến
bộ kỹ thuật là con đường “bắt chước” sản
phẩm nước ngoài. Mỗi bước trên con
đường này được đo lường bằng tỷ lệ giữa
số lượng sản phẩm chưa sản xuất được và
số lượng sản phẩm sản xuất được. Tỷ lệ
này cao có nghĩa là số sản phẩm nước
ngoài chưa bắt chước được còn nhiều, vậy
trong tương lai lượng lao động có kỹ năng
mà nền kinh tế cần đến phải nhiều mới
đủ đáp ứng cho việc “bắt chước” ấy, do đó
sẽ kéo theo lương của họ và bất bình đẳng
thu nhập trong xã hội tăng. Ngoài ra, xu
hướng của nhiều mô hình mới sau này
nhắm vào vai trò của tiêu chuẩn xuất
khẩu để giải thích sự gia tăng bất bình
đẳng thu nhập. Vì phải tuân thủ các điều
kiện về tiêu chuẩn để có thể xuất khẩu
sang các nước phát triển, các nước kém

phát triển đầu tư cho chất lượng sản
phẩm, và do đó tăng cầu lao động có kỹ
năng (Bensidoun and al., 2005). Các mô
hình này chủ yếu vẫn dựa vào lý luận cầu
yếu tố sản xuất, cụ thể là lao động có kỹ
năng so với mức độ lao động có sẵn. Với
nền tảng lý thuyết ấy, đối với những nước
kém phát triển, có tỷ lệ lao động phổ
thông thấp, thì xuất khẩu càng sử dụng
nhiều lao động có kỹ năng càng làm cho
bất bình đẳng tăng lên (Fontagné and
Mirza, 2001; Bensidoun and al., 2005).

Tuy nhiên, đưa yếu tố kỹ thuật vào xuất
khẩu không hoàn toàn được “suông sẻ”.
Trước tiên, về mặt lý luận, để chứng minh
xuất khẩu là động lực làm nâng cao trình
độ kỹ thuật, chúng ta phải chứng minh
được rằng nó đã kéo theo đầu tư đáng kể
vào các ngành xuất khẩu (Xu, 2003). Nếu
không chứng minh được điều này thì
chúng ta không thể chứng minh được là
bất bình đẳng đến từ ngoại thương hay
đến từ tiến bộ kỹ thuật (O’Connor and Lu-
nati, 1999; Golberg and Pavcnick, 2004),
vì tiến bộ kỹ thuật có thể đạt được do
chính sách đầu tư hay công nghiệp của
một quốc gia chứ không hẳn lúc nào cũng
là nhờ xuất khẩu. 

Về mặt kiểm định thì kết quả cho ra khá
đa dạng. Các lý thuyết trên hàm ý nước
nghèo sẽ tự sản xuất các mặt hàng công
nghệ cao nhờ bắt chước các sản phẩm
nhập khẩu, vậy bất bình đẳng nếu có xảy
ra sẽ phải là bất bình đẳng giữa các
ngành (ngành đã bắt chước được công
nghệ cao, và ngành chưa bắt chước được
công nghệ cao). Trên thực tế, bất bình
đẳng có nhiều hình thái, có thể xảy ra
giữa các ngành, nhưng không cùng lý do.
Ví dụ như trường hợp của Mexico, Hanson
và Harrison (1999) tìm ra rằng tỷ lệ lao
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động có tay nghề cao làm việc trong các
ngành nhập trang thiết bị chứ không phải
trong các ngành xuất khẩu. Hay trong
trường hợp của Việt Nam, Cao (2007)
cũng tìm thấy bất bình đẳng ngoại ngành
(giữa các ngành), nhưng với nguyên nhân
là nhằm duy trì mức cạnh tranh giá trên
thị trường thế giới, khu vực sản xuất phục
vụ xuất khẩu trả lương thấp. Kết quả là
mức lương nhân công trong khu vực xuất
khẩu thấp hơn so với mức lương trung
bình của tất cả các ngành công nghiệp.
Tốc độ phát triển của các ngành xuất
khẩu của Việt Nam nhìn chung mang
nặng tính “mở rộng” (extensive growth),
nghĩa là tăng trưởng nhờ tăng thêm nhân
công, hơn là mang tính chuyên sâu (in-
tensive growth), tức tăng trưởng nhờ năng
suất có được từ đầu tư chứ không phải do
tăng thêm lao động. Tuy nhiên bất bình
đẳng cũng có thể không xảy ra giữa các
ngành mà trong cùng một ngành. Lý do là
sản xuất các mặt hàng xuất khẩu đòi hỏi
nhập khẩu trang thiết bị hiện đại, và để
sử dụng được chúng, doanh nghiệp cần
những kỹ sư và kỹ thuật viên tay nghề
cao, với mức lương cao hẳn so với trung
bình. Điều này được khẳng định trong
nghiên cứu của Robbins (1996a, 1996b)
qua cơ sở dữ liệu vi mô (điều tra hộ gia
đình) của một số nước châu Mỹ Latin và
châu Á (Chili, Argentina, Colombia, Costa
Rica, Malaysia, Philippines, Taiwan).

2. Ngoại thương và nghèo: xung
quanh biến đổi giá.

Nếu như giữa thập niên 90 các chuyên gia
quan tâm đến ảnh hưởng của tự do hóa
ngoại thương lên bất bình đẳng thu nhập
tại các nước phát triển, thì từ cuối thập
niên 90, hàng loạt nghiên cứu chuyển
sang quan tâm đến các nước đang và kém

phát triển (tình thế bắt buộc từ khi các
phong trào đấu tranh chống toàn cầu hóa
bùng nổ?). Và nếu như mô hình H.O.S
được thiết kế lại bị phê phán là không
thích hợp để giải thích bất bình đẳng
tăng lên tại đa số các nước thì nó vẫn tiếp
tục giữ vai trò nòng cốt trong lý luận phân
tích nghèo áp dụng cho các nước đang và
kém phát triển. Vai trò nòng cốt ấy thể
hiện qua lý luận xoay quanh việc biến đổi
giá các mặt hàng xuất nhập khẩu.

Thực vậy, biến đổi giá vẫn luôn là phản
xạ cơ bản nhất của các chuyên gia ngoại
thương khi nghiên cứu tác động của tự do
thương mại trong việc giảm nghèo tại các
nước đang và kém phát triển. Khung lý
thuyết mới nhất, được xem là “cẩm nang”
để nghiên cứu mối quan hệ này được soạn
thảo đầu tiên bởi Winters (2000), và phát
triển tiếp bởi McColluch, Winters và Cir-
era (2002). Khung phân tích của các tác
giả trên có ưu điểm là mang tính tổng
thể, vì các cá nhân (hộ gia đình, doanh
nghiệp) được đặt cùng trong bình diện
liên kết với hai dạng thể chế quan trọng
khác: hệ thống phân phối và chính phủ.
Nhóm tác giả này đặt hộ gia đình và
doanh nghiệp trong khung phân tích
mang đậm nét ảnh hưởng của mô hình
tân cổ điển: mỗi cá nhân đều “hợp lý” (ra-
tional), tìm cách tối đa hóa lợi ích của
mình; các hành vi ấy được dẫn dắt bởi giá
biến đổi khi nền kinh tế mở cửa ra thế
giới. Đối với hộ gia đình, giá biến đổi làm
ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập thực.
Cụ thể, khi mặt hàng nhập khẩu rẻ hơn,
hộ gia đình sẽ có lợi nếu họ là người tiêu
dùng, ngược lại họ sẽ bị thiệt nếu là nhà
sản xuất vì không có khả năng cạnh
tranh. Chính điểm này đặt ra nghi vấn:
áp lực quốc tế buộc nền kinh tế phải tái
cấu trúc vì doanh nghiệp kém cạnh tranh
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trong nước bị phá sản (Agenor, 2004), có
thể làm tăng thất nghiệp, và điều này
thường ảnh hưởng mạnh nhất trên tầng
lớp công nhân kém kỹ năng vốn đã chịu
thiệt thòi trong xã hội, càng gây ra thêm
nghèo đói (Rama, 2003). Nhưng nghi vấn
này cũng tìm được câu trả lời trong phân
tích của Winters (2000): trong trường hợp
không cạnh tranh được, các hộ sản xuất
sẽ chuyển hướng hoạt động để giảm thiểu
mất mát. Còn lại tất cả những người tiêu
thụ khác trong xã hội sẽ hưởng lợi nhờ
giá giảm.

Khung phân tích này không khẳng định
tự do hóa ngoại thương sẽ đương nhiên
giảm nghèo. Các tác giả trên đặt ra vài
điều kiện căn bản. Ví dụ: i. để giá bán lẻ
trong nước gần với giá thế giới, chính phủ
không nên can thiệp vào kênh truyền giá,
cụ thể là không nên độc quyền trong hệ
thống phân phối; hoặc ii. để các nhà sản
xuất thay đổi hoạt động kinh tế khi sản
phẩm của họ không cạnh tranh nổi với
hàng nhập thì chính họ phải có đủ điều
kiện về trình độ, vốn, … để chuyển hướng
phát triển hoạt động mới. Như thế, dẫu
không “đương nhiên”, nhưng nếu kinh tế
một nước hội đủ những điều kiện kể trên,
là điều kiện khá điển hình của thị trường
tự do, thì tự do hóa ngoại thương sẽ mang
đến nhiều cơ hội giảm nghèo.

Tuy nhiên, nếu yếu tố giá là một kênh tác
động lô-gic và trực tiếp nhất về mặt lý
thuyết, thì trên thực tế nó là kênh có
nhiều hạn chế nhất. Hạn chế đầu tiên
nằm ở chỗ tập trung vào yếu tố giá làm
giới hạn phạm vi nghiên cứu. Lý do đơn

giản là trên thực tế, số liệu thống kê xuất
nhập khẩu chỉ cung cấp thông tin về giá
của các mặt hàng nông sản và nguyên liệu
thô. Điều đó giải thích vì sao đa số các
nghiên cứu kiểm định tác động của tự do
hóa ngoại thương lên mức sống tập trung
chủ yếu vào ngành nông nghiệp. Đương
nhiên, nông nghiệp là khu vực tập trung
người nghèo của các nước kém phát triển,
nhưng với khuynh hướng thay đổi và mức
độ công nghiệp hóa đương thời, nông
nghiệp là lĩnh vực thu hẹp nhanh nhất.
Như trong trường hợp của Việt Nam,
World Bank (2006) ước lượng rằng 50%
lực lượng lao động mới sẽ không làm việc
trong nông nghiệp nữa.

Hạn chế thứ hai quan trọng hơn, đến từ
chính giá các mặt hàng xuất nhập khẩu.
Hàng nông sản thường biến đổi khá
mạnh trong ngắn hạn trên thị trường thế
giới, và sự biến đổi này không nằm trong
quy luật là hàng xuất khẩu luôn được giá
hơn hàng bán trong nước4. Sự biến đổi giá
nhanh trong ngắn hạn vừa gây trở ngại
cho việc đánh giá tác động dài hạn của
mở cửa lên mức sống của người dân, vừa
đặt lại vấn đề xem tác động “tốt” của tự
do hóa ngoại thương trong việc giảm
nghèo, vì nó làm cho nông dân luôn chịu
áp lực của biến động giá cả trên thị
trường thế giới (Westlake, 2002). Trường
hợp café của Việt Nam là một ví dụ khá
cụ thể. Café có lẽ là một sản phẩm “nối
kết” nhất với thị trường thế giới vì 95%
sản phẩm của nó dùng để xuất khẩu. Năm
2001 khi giá café trên thị trường thế giới
giảm mạnh, thu nhập của các hộ gia đình
trồng café suy sút, nhiều hộ gia đình sản

4 Nhất là đối với các mặt hàng đồng dạng, người nông dân đôi khi xuất khẩu với giá thấp hơn so với giá bán
trong nước. Họ được lợi là nhờ xuất khẩu số lượng nhiều, và được lợi vì sản xuất quy mô lớn, để tiết kiệm nhờ
quy mô.
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xuất phá sản vì ngành café sử dụng phân
bón và thuốc trừ sâu tốn kém, làm các hộ
gia đình phải vay vốn ngân hàng. Theo
điều tra của ICARD (Information Centre
for Agricultural and Rural Development)
và Oxfam HongKong (2002) thì đợt biến
động giá café này đã làm cho các hộ nông
dân trồng café từ giàu thành trung bình,
từ trung bình thành nghèo, từ nghèo
thành đói. Với nhiều thực tế kiểu này xảy
ra cho nhiều nước khác nhau thì khó lòng
đặt niềm tin vào biến đổi giá để thuyết
phục là tự do ngoại thương sẽ làm giảm
nghèo, ít nhất là trong ngắn hạn.

Nhìn chung, phân tích tác động của ngoại
thương đến nghèo có vẻ ưu tiên biến đổi
giá trước, rồi đến biến đổi cầu lao động,
với kết quả lý thuyết là tự do ngoại
thương giảm nghèo. Trong khi đó, phân
tích tác động lên bất bình đẳng chủ yếu đi
trực tiếp vào biến đổi cầu lao động, với
kết quả lý thuyết là tự do ngoại thương
làm giảm bất bình đẳng nếu không có yếu
tố tiến bộ kỹ thuật, và tăng bất bình đẳng
nếu có yếu tố kỹ thuật nói chung. Vì sao
tác động của ngoại thương lên nghèo và
bất bình đẳng có vẻ thiếu nhất quán như
thế: cùng lúc có thể giảm nghèo và tăng
bất bình đẳng? Chúng tôi cố gắng làm rõ
hơn vấn đề này trong nội dung tiếp theo.

3. Tác động của ngoại thương lên
mức sống: nghiên cứu nghèo hay bất
bình đẳng?

Lý do quan trọng nhất để chúng ta không
có được một bức tranh dễ hiểu về tác động
tổng thể của tự do hóa ngoại thương lên

thu nhập có lẽ là vì các nghiên cứu tách
rời nghèo và bất bình đẳng. Liên kết hai
yếu tố này sẽ là một bước tiến giúp giải
thích chi tiết và hợp lý hơn các kết quả
tưởng chừng trái ngược nhau.

3.1. Vấn đề khi tách rời nghèo và bất
bình đẳng.

Các nghiên cứu hiện tại tách rời hai mối
quan hệ ngoại thương - bất bình đẳng thu
nhập và ngoại thương - nghèo. Mà nếu có
nghiên cứu nào liên kết chúng lại thì
thường chúng ta gặp phải các kết luận dễ
dàng hợp lý, như bất bình đẳng và nghèo
thay đổi cùng chiều, tức tăng bất bình
đẳng đi đôi với tăng nghèo, hay ngược lại
giảm bất bình đẳng đồng nghĩa với giảm
nghèo. Điểm lại vài nghiên cứu nổi tiếng
sử dụng cơ sở dữ liệu xuyên quốc gia:

Dollar và Kraay (2001)5; Golberg và Pavc-
nik (2004): tự do hóa ngoại thương giúp
giảm nghèo mà không làm bất bình đẳng
tăng;
Milanovic (2002): tự do hóa ngoại thương
làm tăng bất bình đẳng;
Rama (2003), Agenor (2004): tự do hóa
ngoại thương làm tăng nghèo trong ngắn hạn.

Có sự khó hiểu và thiếu nhất quán của
bức tranh: khi thì nghèo giảm và bất bình
đẳng không tăng, khi thì nghèo tăng và
bất bình đẳng không tăng, … Vậy thật là
phiến diện khi cho rằng giảm nghèo và
giảm bất bình đẳng đi đôi với nhau, vì
giảm nghèo chưa chắc đã giảm bất bình
đẳng, mà giảm bất bình đẳng cũng chưa
chắc đã giảm nghèo.

5 Là một nghiên cứu được trích dẫn nhiều nhất và cũng bị chỉ trích nhiều nhất. 
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Ngoài lý do vì mô hình phân tích có
những hạn chế, khiến nhiều kết quả
nghiên cứu không đồng bộ (Hertel và
Reimer, 2005)6, tạo ra bức tranh thiếu
nhất quán trên, có lẽ nguyên nhân quan
trọng nhất là vì phân tích tác động của
ngoại thương lên nghèo và bất bình đẳng
đi qua một kênh truyền gián tiếp là tăng
trưởng. Điều này dẫn chúng ta đến hai
cuộc tranh cãi khác: i. tăng trưởng có làm
tăng bất bình đẳng thu nhập? ii. tăng
trưởng có giúp giảm nghèo? Câu hỏi thứ
nhất là một tranh cãi có thể được liệt vào
hàng “truyền thống” (!), nhưng vẫn còn
đang tiếp diễn của chuyên ngành kinh tế
phát triển7. Còn về mối quan hệ thứ hai,
tăng trưởng và nghèo, thì ngày nay hầu
như mọi người đồng ý với nhau rằng thật
khó giảm nghèo nếu không có tăng trưởng
(Fisher, 2003; Berg và Krueger, 2002),
nhưng tăng trưởng chỉ là một phương
tiện, vừa không đủ, vừa không tự nó đương
nhiên giảm nghèo được (CNUCED, 2004).

Vậy tự trong mỗi cặp quan hệ, tự do
thương mại – tăng trưởng, tự do thương
mại – giảm nghèo, tự do thương mại – bất
bình đẳng, nghèo – tăng trưởng đã là
không chắc chắn, thì sự tương tác giữa các
mối quan hệ ấy với nhau càng làm cho
phân tích ảnh hưởng của ngoại thương lên
nghèo và bất bình đẳng dễ gây lẫn lộn vì
không giúp hiểu được vì sao ngoại thương
có thể vừa giảm nghèo, vừa gây ra bất
bình đẳng cho các nước đang và kém phát
triển. Một trong những cách có thể giúp
giải quyết vấn đề này có lẽ là đặt nghèo
và bất bình đẳng vào cùng một khung
phân tích như lý giải dưới đây.

3.2. Đặt nghèo và bất bình đẳng vào
cùng một khung phân tích.

Bourguignon (2003) có lẽ là một trong
những tác giả hiếm hoi đã đặt hai hiện
tượng này vào cùng một khung phân tích.
Ông diễn tả rõ ràng rằng giảm nghèo là

6 Thêm vào đó là vấn đề số liệu và kỹ thuật kinh tế lượng. Hiện tại chúng ta có nhiều loại chỉ số hoặc số liệu
khác nhau để đánh giá cùng một hiện tượng. Ví dụ như, để đo lường mức độ bất bình đẳng quốc tế, sử dụng số
liệu GDP theo PPP (purchasing power parity) cho ra kết quả là bất bình đẳng trên thế giới đang thu hẹp lại, sử
dụng số liệu GDP theo tỷ giá hối đoái hiện hành cho ra kết quả là bất bình đẳng trên thế giới đang tăng lên
(tính toán của Melchior, 2001); nếu bỏ Trung Hoa ra thì bất bình đẳng thế giới giảm, để Trung Hoa vào thì bất
bình đẳng thế giới tăng (Bensidoun and al., 2005), v.v… Đây là vấn đề tính toán ở cấp độ quốc tế, nhưng lặp lại
ở cấp độ quốc gia, dưới góc cạnh khác. Tính toán ước lượng mức nghèo đói và bất bình đẳng cho từng nước thường
dựa vào các cuộc điều tra hộ gia đình (cơ sở dữ liệu vi mô) hàng năm hoặc theo chu kỳ 2,3 năm. Để thích nghi
theo những biển đổi của xã hội với thời gian, các cơ quan điều tra phải thay đổi bảng thu thập dữ liệu. Kết quả
là dữ liệu của năm sau không còn dựa trên cơ sở của năm trước, và không thể sử dụng để đánh giá chính xác
mức thay đổi nghèo hay bất bình đẳng trong cùng một nước. Điều đó đã xảy ra với Ấn Độ (Deaton, 2000), với
Việt Nam (Cao, 2007), và rất có thể là với nhiều nước khác. Ấy là chưa kể đến sự đa dạng về chỉ số đo lường tự
do hóa ngoại thương. Mỗi tác giả sử dụng một chỉ số theo số liệu có sẵn của mình. Dollar và Kraay (2001) sử dụng
mở cửa thuần túy (X+M)/PIB; Milanovic sử dụng tăng mở cửa ∆ (X+M)/PIB, Agenor sử dụng mức giao động tỷ giá
hối đoái thật và tỷ lệ thuế nhập khẩu/giá trị nhập khẩu vì cho rằng (X+M)/PIB không ổn định do giá cả các mặt
hàng xuất nhập khẩu trên thế giới dao động mạnh trong ngắn hạn, …
7 Nó bắt nguồn từ bài viết nổi tiếng của Kutznets (1955) và trở thành định luật Kutznets sau đó. Định luật này
– cho rằng trong giai đoạn đầu phát triển, tăng trưởng kinh tế sẽ làm bất bình đẳng tăng lên, khi xã hội đã đi
đến mức ổn định nào đó thì bất bình đẳng sẽ giảm xuống – đưa ra mối quan hệ giữa phát triển/tăng trưởng và
bất bình đẳng thu nhập theo hình chữ U ngược. Bài viết của Kutznets đã cho ra đời hàng loạt nghiên cứu, đến
nay vẫn chưa chấm dứt, mà cũng chưa tìm ra chữ U ngược chung cho mọi trường hợp để có thể gọi là định luật
(Cogneau và Guenard, 2002; Aghion và al., 1999).
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Lý do để bất bình đẳng tăng:

Lý do để bất bình đẳng giảm:
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Nguồn: Cao (2007), trang 207.
Notes : Biến đổi thu nhập của 20% tỷ lệ hộ giàu nhất trong dân số, R5

Biến đổi thu nhập của 20% tỷ lệ hộ nghèo nhất trong dân số, R1
Biến đổi thu nhập trung bình của tổng các hộ Rmoy, chuẩn hóa bằng 100.

A B C D E

F G H I J

ảnh hưởng của tái phân phối thu nhập của
cả nước, nó phụ thuộc vào ba yếu tố: i. yếu
tố có liên quan trực tiếp đến tăng trưởng
là biến đổi thu nhập trung bình của cả
nước (∆Rm); ii. mức độ bất bình đẳng thu
nhập ban đầu (IneI); iii. sự thay đổi của
chính mức bất bình đẳng ban đầu này
(∆IneI). Cái nhìn này thoạt nhìn lô-gic
nhưng không hề đơn giản. Như chúng ta

đã nhắc đến, không phải tăng bất bình
đẳng thu nhập nào cũng kéo theo tăng tỷ
lệ nghèo. Nghèo và bất bình đẳng thu
nhập giống như hai anh em họ, chúng có
điểm giống nhau nhưng không phải lúc
nào cũng “liên hệ” đến nhau. Cao (2007)
minh họa sự “phức tạp” này bằng sơ đồ
sau:



Như sơ đồ minh họa trên, bất bình đẳng
có thể tăng hoặc giảm độc lập với nghèo.
Nếu lấy mức thay đổi trung bình về thu
nhập của toàn dân số chuẩn hóa bằng 1
(hay 100) để so sánh mức thay đổi thu
nhập của 20% (hay 30% tùy quy định của
người nghiên cứu) hộ nghèo nhất, hoặc
giàu nhất, thì tùy vào mức biến đổi thu
nhập của các hộ này so với mức trung
bình mà bất bình đẳng của xã hội sẽ tăng
lên hay giảm xuống. Mức thay đổi thu
nhập trung bình cho phép đánh giá thay
đổi nghèo: nghèo có nguy cơ tăng nếu thu
nhập trung bình của tất cả các hộ trong
nước giảm, và ngược lại, nghèo có cơ hội
giảm nếu mức thu nhập trung bình của
các hộ tăng. Sơ đồ hình vẽ giúp chúng ta
nhận dạng ít nhất 5 lý do (5 kiểu biến
chuyển thu nhập của các hộ giàu, nghèo so
với trung bình) để bất bình đẳng tăng:
tăng thu nhập của 20% hộ giàu nhất
nhiều hơn so với trung bình trong khi
tăng thu nhập của 20% hộ nghèo nhất ít
hơn so với trung bình (hình A); tăng thu
nhập của 20% hộ giàu nhất nhiều hơn với
trung bình trong khi tăng thu nhập của
20% hộ nghèo nhất ngang bằng với trung
bình (hình B); ... Và tiếp tục như thế qua
hình C, D, E. Tương tự, chúng ta cũng
nhìn thấy ít nhất 5 lý do để bất bình đẳng
giảm (hình F, G, H, I, J). Vậy theo các
dạng biến chuyển này, giảm bất bình
đẳng vẫn có nguy cơ tăng nghèo (hình I),
và tăng bất bình đẳng vẫn có cơ hội làm
giảm nghèo (hình B, D).

Theo hiểu biết của chúng tôi dường như
hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu nhận
dạng rõ ràng nguyên nhân dẫn đến bất
bình đẳng dựa theo sơ đồ này. Cách phân
tích trên có điểm lợi là cho phép nhận
dạng rõ ràng vì sao bất bình đẳng tăng
hay giảm. Nhưng nó cũng có điểm hạn
chế là không sử dụng hết được cơ sở dữ

liệu điều tra (chỉ sử dụng 20% hoặc 30%
trên, 20% hoặc 30% dưới mức thu nhập
trung bình, hoặc nếu sử dụng hết thì kết
quả có thể quá loãng). 

Việc đặt nghèo và bất bình đẳng lên cùng
một khung phân tích làm rõ hơn về mặt
lý luận vì sao các kết quả nghiên cứu trái
ngược nhau. Giải thích ảnh hưởng của
ngoại thương tùy theo dạng A, B, C, … của
sơ đồ trên cho từng nước sẽ giúp chúng ta
nhìn kênh tác động cụ thể hơn. Tuy nhiên
cùng lúc nó cũng đưa ra thách thức cho
công việc nghiên cứu, nhất là nghiên cứu
sử dụng cơ sở dữ liệu xuyên quốc gia.
Thách thức quan trọng nhất có lẽ là
những nghiên cứu các cặp quan hệ riêng
lẽ (tự do hóa ngoại thương – giảm nghèo,
hoặc tự do hóa ngoại thương – bất bình
đẳng thu nhập) thiếu tính nhất quán.
Phát triển nghiên cứu cho từng nước có
thể giúp vượt qua hạn chế này vì cho phép
chúng ta phân tích rõ ràng và chi tiết cấu
trúc nghèo và bất bình đẳng của một quốc
gia riêng biệt, điều mà cơ cở dữ liệu xuyên
quốc gia bị hạn chế. 

Kết luận

Ngoại thương, nghèo và bất bình đẳng là
một mối quan hệ phức tạp, chồng chéo với
từng cặp quan hệ, trong đó có cả tăng
trưởng là yếu tố quan trọng có mối tương
quan cùng lúc với cả ba “hiện tượng” trên
(ngoại thương, nghèo và bất bình đẳng).
Các nghiên cứu hiện nay, từ lý thuyết đến
kiểm định - vẫn với khuynh hướng chủ
yếu tách rời nghèo và bất bình đẳng - chỉ
giúp chúng ta hiểu từng mảng riêng lẻ
của một bức tranh đầy rối rắm. Công cuộc
tìm kiếm đương nhiên chưa dừng lại ở
đây. Bài viết này đã cố gắng nhận dạng
từng nét phức tạp ấy, để cuối cùng đưa
thêm “dữ liệu” mới, cần thiết cho những
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phân tích tiếp theo. Cụ thể, chúng tôi
nghiêng về ý tưởng rằng các nghiên cứu lý
thuyết về tác động xã hội của ngoại
thương cần đặt nghèo và bất bình đẳng
vào một khung phân tích; còn các nghiên
cứu kiểm định cần tập trung cho từng
nước hoặc từng nhóm nước  để có thể
nhận dạng mối quan hệ giữa nghèo và bất

bình đẳng theo sơ đồ phân tích đã phát
triển trên (kiểm định cross-country, gộp
chung các quốc gia khó cho phép làm điều
này). Như thế sẽ giúp hiểu rõ cơ cấu biến
chuyển của nghèo và bất bình đẳng để
phân tích một cách mạch lạc và hợp lý
tác động của ngoại thương lên mức sống
người dân.
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